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TOM TAT

Mot s dic diém sinh hoc cha 2 td hop lai gitra gidng ong ndi Pdng Vian A.c.cerana v&i giébng
ong ndi Ha Tay va Yén Bai A.c.indica dwgrc nghién cteu tir thang 6 dén thang 12 nam 2009 tai Hoa Binh
va Lao Cai. Két qua nghién ciru bwéc dau cho thay sé lwgng nhong trung binh cla té hop lai Déng
Vin - Yén Bai (DY) va BDong Van - Ha Tay (DH) dat 655 - 677 nhong/24h, trong khi sé Iwgng nhéng
trung binh cta déi chirng Ha Tay (H) chi 1a 580 nhdng/24h. Ning suat mat cta té hop lai DY va DH dat
4,59 - 5,90 kg/dan vwot déi chirng (H) 19,84 dén 45,95%.

T khéa: A. c. cerana, A. c. indica, dan ong, nang suat mat, nhong, t6 hop lai.

SUMMARY

Some biological characteristics of two cross — breed combination between the indigenous honey
breed Dong Van A.c.cerana (D) and the indigenous honey breed Ha Tay (DH) and Yen Bai (DY)
A.c.indica were studied from June to December, 2009 in Hoa Binh and Lao Cai. The results initially
showed that the average number of brood of the DY and DH reached 655- 677 broods/day while of
these in control was only 580 broods/day. Honey yield of DY and DH reached 4.59 — 5.90 kg/hive
exceeded the control by 19.84- 45.95% .

Key words: A.c.cerana, A.c.indica, broods, cross -breed combination, honey yield, hives.

1. DAT VAN DE

O nuée ta, ong méat Apis cerana hay con
goi 1a ong noi da duge nuodi tu 1lau doi. Mat
ong ndi thom ngon, da dang vé chung loai rat
dudc ngudi tiéu dung trong nudc va chudng.
Tuy nhién, ong ndi c6 nhuge diém 1a stc dé
tring cua ong chua thap, hay béc bay chia
dan va mic cac bénh vé du tring nén chua
khai thac hiéu qua diéu kién ngudn hoa da
dang va phong phud 6 Viét Nam (Phung Hiiu
Chinh, 1996).

Loai ong nay c6 2 phéan loai ong néi dang
dugc nudi ¢ nude ta d6 1a Apis cerana cerana
va Apis cerana indica. Phéan loai A.c. cerana
phan bé trén cao nguyén Poéng Van - Ha
Giang (goi 1a ong ndi Pong Van) va phan loai
A. c. indica phan b6 & cac ving con lai trén
ca nuéc (Pham Héng Thai va cs., 2009). Ong
noi Pong Vin ¢6 uu diém 1a tinh tu dan 16n
va ning suidt mat cao, 12 ngudn gen qui rat
can dugc bao ton va khai thac hgp ly. Phan
loai A. c. indica 6 Ha Tay va Yén Bai (goi 1a
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ong nd1 Ha T4y va ong no1 Yén Bai) da thich
nghi v6i khi hau va ngudn hoa & phia Béc
nhung tinh tu dan va ning suiat mat thap.
Nghién ctiu nay tién hanh lai tao ong noi
Pong Van véi ong noi Ha Tay va Yén Bai dé
tim ra t6 hgp lai c6 ning suét mat va tinh tu
dan c4o hon giéng ong nodi dang duge nudi
phé bién tai déng bang va trung du Béc bo.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

- Ong ndi thuan Pong Vin dude chon loc
va tuyén chon tai Trai ong giéng Pdng Van -
Ha Giang cua Trung tdm Nghién ciiu ong
(Hinh 1). Ong chia to Péng Van dudc tao va
giao phdi v6i ong duc tai cao nguyén Doéng
Van - Ha Giang.

- Tao t8 hop lai Péng Van - Ha Tay (DH)
va ong thuan Ha Tay (Hinh 2). Tao chia to
Péng Vian va chda to Ha Tay tai Ha Tay, cho
2 loai chia to cung giao phdéi véi ong duc Ha
Tay dé tao t6 hop lai DH va ong thuan Ha

Tay H lam d6i chiing.
40,

- Tao t6 hgp lai Pong Vin — Yén Bai
(DY) dugc thuc hién theo hinh 3. Tao chia to
néi Dong Vin giao phéi véi ong duc noi Yén
Bai tai Yén Bai.

Thanh 1ap trai ong thi nghiém gém 4
nhém dan:

- Nhém 1: gbm 20 dan ong lai Péng Van

- Ha Tay (DH).
- Nhém 2: gbm 20 dan ong lai Péng Van
- Yén Bai (DY).

- Nhém 3: gom 20 dan ong Dong Van (D).

- Nhém 4: gom 20 dan ong Ha Tay (H).

Téng s6 dan thi nghiém gém 80 dan.

T4t ca cac dan ong thi nghiém duge cham
s6c va nudl dudng nhu nhau.

Chi tiéu theo doi:

+ Stic dé trting cua ong chia: Pugc xac
dinh théng qua s6 lugng nhdong trung binh
(Phung Hitu Chinh, 1996) ctia cac t6 hop lai
va cac giong thuan, dudc do vao vu dudng
dan cac thang 5, 6 va thang 8, 9 va vao truée
vu mat thu dong 30 ngay, thang 10 -12.

+ Niang sudt mat duge tinh bing téng
khéi lugng mat thu dudce trong vu thu dong.

(0)a

788

|
®

Q D. ong chiia to ndi thudn Pdng Vin
J D. ong dyc noi thuan Pong Vin
D. ong chiia d¢ ndi thuin Pdng Vian

Hinh 1. Tao ong néi Péng Vin
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@ D. ong chua to ndi thuan Pong Vin

@ H. ong chiia to thuin Ha Tay

& H. ong dyc noi thuan Ha Tay

DH. ong chua d¢ (lai Dng Vin va Ha Tay)

Hinh 2. Tao ong Pong Vian véi ong Ha Tay
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@ D ong chta to Pong Vin

4'Y ong duc Yén Bai

DY ong chaa dé (lai Pong Vin va Yén Bai)

Hinh 3. Lai tao ong Péng Vian véi ong Yén Bai

3. KET QUA NGHIEN cUU

3.1. Sttec dé tritng cua ong chaa cua cac
t6 hop lai va giéng thuan

Stic dé trting ctia ong chia 1a s& lugng
tritng ong chiia dé trong mét ngay dém va duge
danh gia thoéng qua sé lugng nhong. Dan ong
¢6 s6 lugng nhong 16n biéu hién stc dé tring
cta ong chda cao va ong thg nudi dudng au
triung tot, s6 lugng nhong cang 16n thi s6 ong
tho nhiéu, quan thé dan ong cang déng duc.

Két qua theo doi stic dé trtng cluia ong
chda cta cac t6 hop lai va cac gidhg thuan
dugc trinh bay tai bang 1. Su sai khac ro rét
vé s6 luong trtng trung binh/(ngay, dém)
gitta c4c t6 hop lai va d6i chiing 14 ¢6 ¥ nghia
va tal muc tin cay P<0,5.

Cac t6 hgp lai DY va DH c6 s6 lugng
tring trung binh/(ngay, dém) dat gia tri cao
hon ca (655 - 677 triing/ngaydém), tiép dén
la giong ong Pdng Vian (623 triing/ngay,
dém) va thap nhit 1a 6 giong thuan Ha Tay
(d61 chiing) chi dat 580 triing/ngay dém.

Nhu vay stic dé tring ctia ong chda cua
cac t6 hgp lai cao hon so véi d6i chiing ti
12,86 - 16,71%. Két qua nghién ctu nay thu
dudc phu hgp véi két qua cta Sylvester va
Wongsiri (1987) tai Thai Lan khi theo doi
stic dé trting cta ong lai gitia ong duc A. c.
cerana Trung Quéc véi ong chiia A. c. indica
Thai Lan va ngudc lai bing phuong phap thu
tinh nhan tao c6 stic dé triing tuong ting 1a
793,7 va 761,4 tring/ngay dém, trong khi dé
stic dé triing cua dd1 chiing A.c. indica 1a 600
tring/ngay dém. Diéu d6 chtng to siic dé
tring cua cac t6 hop lai xudi va ngudc déu
thé hién uu thé lai va cao hon so véi d6i
ching la A.c. indica.

3.2. Nang sudt mat cac t6 hop lai va
giong thuan

Ning sudt mat 1a téng khéi lugng mat
thu dudc qua cac vu méat trong ném, chi tiéu
niang suat mat 1a chi tiéu kinh t& quan trong
trong coéng tic chon gidng ong.

Nam 2009 trong qua trinh theo d6i ning
suét mat cta cac té hop lai va giéng thuan
ching téi chi can dude khéi lugng mat vu thu
dong vi thoi diém thanh lap cac dan ong thi
nghiém muén, méi bt dau ti gitia thang 6.

Két qua cho 6 bang 2 va hinh 4 1a cac t6
hop lai DY, DH va giéng thudn Dong Van D
déu c6 nang suat mat cao hon so véi ddi
chiing, ning suit mat dat 4,59 - 5,95 kg/dan,
vugt hon d6i ching ti 19,84% - 45,95%.
Ning sudt mat thu dugc trong thi nghiém
nay thap hon so v6i ning sudt mat trong
nghién ctiu cia Phung Hitu Chinh (1996) d6
1a nang sudt binh quin ctia quin thé sau 4
nam chon loc dat 15,54 kg/dan. Su khac
nhau nay 1a do nang suit mat ching t6i thu
dugc 12 ctia 1 vu mat (vu thu dong, ti thang
9 - 12) con ning suit mat trong nghién ciu
cua Phung Hiiu Chinh 13 ti cdc vu mat
trong nam 1993.

Cé6 su sai khac rd rét vé ning suit mat
cua t6 hop lai DY so véi d6i ching & do tin
cay 95%, ning suat mat vuodt troi 45,95%.
Diéu nay ching té t6 hgp lai DY cé biéu
hién rd uvu thé lai so v6i d6i chiing. Ngoai
ra, thi nghiém nay cling cho thay ning suit
mat ctia gidng ong thuin Péng Vian cao hon
ning suat mat ctia giéng ong ndi thuan Ha
Tay la hoan toan phu hop véi két qua
nghién ctiu cia Pham Hoéng Thai (2008),
Kuang va Ken (1996).
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Bang 1. S6 lugng nhong trung binh ctia cac t6 hgp lai va giong thuan
(Don vi tinh: trimg/ngay dém)

T6 hop lai hodc 86 lwong trieng TB (%) so véi dbi ching gidng thuan
CT 1 (DY) 677° +54 116,71

CT 2 (DH) 655° + 37 112,86

CT3(D) 623" + 74 107,39

CT 4 (H) 580° + 21 100,00

Ftn 3,326

CV (%) 8,140

LSD (05) 71,117

Ghi chu: a,b va ab la cac gid tri sai khdc co y nghia (P <0,05)

Bang 2. Ning suit mat clia cac t6 hgp lai va giong thuan

T hop lai, N&ng suét mat Ty 18 (%)
Giong thuan (Kg/dan) so v@i doi chirng
CT 1 (DY) 559° +1,17 145,95
CT 2 (DH) 4,59% +0,96 119,84
CT3(D) 4,61* 0,77 120,37
CT 4 (H) 3,83 +0,60 100,00

Ftn 3,24

CV (%) 19,30

LSD 05 1,16

;g‘ 6

@ 5 4.96 —

& 7
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Hinh 4. Nang suit mat ctia cac t6 hgp lai va giong thuan

4. KET LUAN TAI LIEU THAM KHAO

Nhiing két qua budc dau thu duge khi
nghién ctiu vé mot s6 dic diém sinh hoc cua
t6 hop lai gifta ong gidng ong Pdng Vian véi

Phung Htu Chinh (1996). Nghién ctiu mot
s6 giai phap k§ thuat dé nang cao ning

giong ong Ha Tay va Yén Bai cho thay cac té suat va phz\?lm ?hét gibng ong ndi Apis
hgp lai déu cé stic dé triing va ning suit mat cerana ¢ mién Bac Vigt Nam. Luan an phé
cao hon so v6i d6i chiing. Niang sudt mat, tién si khoa hoc néng nghiép, Truong Dai
vugt d6i chiing tir 19,84% - 45,95%. hoc Néng nghiép Ha Néi.
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TÓM TẮT


Một số đặc điểm sinh học của 2 tổ hợp lai giữa giống ong nội Đồng Văn A.c.cerana với giống ong nội Hà Tây và Yên Bái A.c.indica được nghiên cứu từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2009 tại Hòa Bình và Lào Cai. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy số lượng nhộng trung bình của tổ hợp lai Đồng Văn - Yên Bái (DY) và Đồng Văn - Hà Tây (DH) đạt 655 - 677 nhộng/24h, trong khi số lượng nhộng trung bình của đối chứng Hà Tây (H) chỉ là 580 nhộng/24h. Năng suất mật của tổ hợp lai DY và DH đạt 4,59 - 5,90 kg/đàn vượt đối chứng (H) 19,84 đến 45,95%.


Từ khóa: A. c. cerana, A. c. indica, đàn ong, năng suất mật, nhộng, tổ hợp lai. 


SUMMARY


Some biological characteristics of two cross – breed combination between the indigenous honey breed Dong Van A.c.cerana (D) and the indigenous honey breed Ha Tay (DH) and Yen Bai (DY) A.c.indica were studied from June to December, 2009 in Hoa Binh and Lao Cai. The results initially showed that the average number of brood of the DY and DH reached 655- 677 broods/day while of these in control was only 580 broods/day. Honey yield of DY and DH reached 4.59 – 5.90 kg/hive exceeded the control by 19.84- 45.95% .


Key words: A.c.cerana, A.c.indica, broods, cross -breed combination, honey yield,  hives.  


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


ở nước ta, ong mật Apis cerana hay còn gọi là ong nội đã được nuôi từ lâu đời. Mật ong nội thơm ngon, đa dạng về chủng loại rất được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. Tuy nhiên, ong nội có nhược điểm là sức đẻ trứng của ong chúa thấp, hay bốc bay chia đàn và mắc các bệnh về ấu trùng nên chưa khai thác hiệu quả điều kiện nguồn hoa đa dạng và phong phú ở Việt Nam (Phùng Hữu Chính, 1996). 


Loài ong này có 2 phân loài ong nội đang được nuôi ở nước ta đó là Apis cerana cerana và Apis cerana indica. Phân loài A.c. cerana phân bố trên cao nguyên Đồng Văn - Hà Giang (gọi là ong nội Đồng Văn) và phân loài A. c. indica phân bố ở các vùng còn lại trên cả nước (Phạm Hồng Thái và cs., 2009). Ong nội Đồng Văn có ưu điểm là tính tụ đàn lớn và năng suất mật cao, là nguồn gen quí rất cần được bao tồn và khai thác hợp lý. Phân loài A. c. indica ở Hà Tây và Yên Bái (gọi là ong nội Hà Tây và ong nội Yên Bái) đã thích nghi với khí hậu và nguồn hoa ở phía Bắc nhưng tính tụ đàn và năng suất mật thấp. Nghiên cứu này tiến hành lai tạo ong nội Đồng Văn với ong nội Hà Tây và Yên Bái để tìm ra tổ hợp lai có năng suất mật và tính tụ đàn cáo hơn giống ong nội đang được nuôi phổ biến tại đồng bằng và trung du Bắc bộ.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU

- Ong nội thuần Đồng Văn được chọn lọc và tuyển chọn tại Trại ong giống Đồng Văn - Hà Giang của Trung tâm Nghiên cứu ong (Hình 1). Ong chúa tơ Đồng Văn được tạo và giao phối với ong đực tại cao nguyên Đồng Văn - Hà Giang.


- Tạo tổ hợp lai Đồng Văn - Hà Tây (DH) và ong thuần Hà Tây (Hình 2). Tạo chúa tơ Đồng Văn và chúa tơ Hà Tây tại Hà Tây, cho 2 loại chúa tơ cùng giao phối với ong đực Hà Tây để tạo tổ hợp lai DH và ong thuần Hà Tây H làm đối chứng.


- Tạo tổ hợp lai Đồng Văn – Yên Bái (DY) được thực hiện theo hình 3. Tạo chúa tơ nội Đồng Văn giao phối với ong đực nội Yên Bái tại Yên Bái. 

Thành lập trại ong thí nghiệm gồm 4  nhóm đàn:


- Nhóm 1: gồm 20 đàn ong lai Đồng Văn - Hà Tây (DH).


- Nhóm 2: gồm 20 đàn ong lai Đồng Văn - Yên Bái (DY).


- Nhóm 3: gồm 20 đàn ong Đồng Văn (D). 


- Nhóm 4: gồm 20 đàn ong Hà Tây (H).


Tổng số đàn thí nghiệm gồm 80 đàn.


Tất cả các đàn ong thí nghiệm được chăm sóc và nuôi dưỡng như nhau.


Chỉ tiêu theo dõi:


 + Sức đẻ trứng của ong chúa: Được xác định thông qua số lượng nhộng trung bình (Phùng Hữu Chính, 1996) của các tổ hợp lai và các giống thuần, được đo vào vụ dưỡng đàn các tháng 5, 6 và tháng 8, 9 và vào trước vụ mật thu đông 30 ngày, tháng 10 -12.

+ Năng suất mật được tính bằng tổng khối lượng mật thu được trong vụ thu đông. 
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		♀ D. ong chúa tơ nội thuần Đồng Văn

♂ D. ong đực nội thuần Đồng Văn

    D. ong chúa đẻ nội thuần Đồng Văn





Hình 1. Tạo ong nội Đồng Văn
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		♀ D. ong chúa tơ nội thuần Đồng Văn


♀ H. ong chúa tơ thuần Hà Tây 


♂ H. ong đực nội thuần Hà Tây


DH. ong chúa đẻ (lai Đồng Văn và Hà Tây) 





Hình 2. Tạo ong Đồng Văn với ong Hà Tây
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		♀ D  ong chúa tơ Đồng Văn


♂ Y  ong đực Yên Bái


DY   ong chúa đẻ (lai Đồng Văn và Yên Bái)





Hình 3. Lai tạo ong Đồng Văn với ong Yên Bái


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


3.1. Sức đẻ trứng của ong chúa của các
       tổ hợp lai và giống thuần


Sức đẻ trứng của ong chúa là số lượng trứng ong chúa đẻ trong một ngày đêm và được đánh giá thông qua số lượng nhộng. Đàn ong có số lượng nhộng lớn biểu hiện sức đẻ trứng của ong chúa cao và ong thợ nuôi dưỡng ấu trùng tốt, số lượng nhộng càng lớn thì số ong thợ nhiều, quần thể đàn ong càng đông đúc.   


Kết quả theo dõi sức đẻ trứng của ong chúa của các tổ hợp lai và các giống thuần được trình bày tại bảng 1. Sự sai khác rõ rệt về số lượng trứng trung bình/(ngày, đêm) giữa các tổ hợp lai và đối chứng là có ý nghĩa và tại mức tin cậy P<0,5. 


Các tổ hợp lai DY và DH có số lượng trứng trung bình/(ngày, đêm) đạt giá trị cao hơn cả (655 - 677 trứng/ngàyđêm), tiếp đến là giống ong Đồng Văn (623 trứng/ngày, đêm) và thấp nhất là ở giống thuần Hà Tây (đối chứng) chỉ đạt 580 trứng/ngày đêm. 


Như vậy sức đẻ trứng của ong chúa của các tổ hợp lai cao hơn so với đối chứng từ 12,86 - 16,71%. Kết quả nghiên cứu này thu được phù hợp với kết quả của Sylvester và Wongsiri (1987) tại Thái Lan khi theo dõi sức đẻ trứng của ong lai giữa ong đực A. c. cerana Trung Quốc với ong chúa A. c. indica Thái Lan và ngược lại bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo có sức đẻ trứng tương ứng là 793,7 và 761,4 trứng/ngày đêm, trong khi đó sức đẻ trứng của đối chứng A.c. indica là 600 trứng/ngày đêm. Điều đó chứng tỏ sức đẻ trứng của các tổ hợp lai xuôi và ngược đều thể hiện ưu thế lai và cao hơn so với đối chứng là A.c. indica.

3.2. Năng suất mật các tổ hợp lai và
        giống thuần


Năng suất mật là tổng khối lượng mật thu được qua các vụ mật trong năm, chỉ tiêu năng suất mật là chỉ tiêu kinh tế quan trọng trong công tác chọn giống ong. 


Năm 2009 trong quá trình theo dõi năng suất mật của các tổ hợp lai và giống thuần chúng tôi chỉ cân được khối lượng mật vụ thu đông vì thời điểm thành lập các đàn ong thí nghiệm muộn, mới bắt đầu từ giữa tháng 6.


Kết quả cho ở bảng 2 và hình 4 là các tổ hợp lai DY, DH và giống thuần Đồng Văn D đều có năng suất mật cao hơn so với đối chứng, năng suất mật đạt 4,59 - 5,95 kg/đàn, vượt hơn đối chứng từ 19,84% - 45,95%. Năng suất mật thu được trong thí nghiệm này thấp hơn so với năng suất mật trong nghiên cứu của Phùng Hữu Chính (1996) đó là năng suất bình quân của quần thể sau 4 năm chọn lọc đạt 15,54 kg/đàn. Sự khác nhau này là do năng suất mật chúng tôi thu được là của 1 vụ mật (vụ thu đông, từ tháng 9 - 12) còn năng suất mật trong nghiên cứu của Phùng Hữu Chính là từ các vụ mật trong năm 1993.

Có sự sai khác rõ rệt về năng suất mật của tổ hợp lai DY so với đối chứng ở độ tin cậy 95%, năng suất mật vượt trội 45,95%. Điều này chứng tỏ tổ hợp lai DY có biểu hiện rõ ưu thế lai so với đối chứng. Ngoài ra, thí nghiệm này cũng cho thấy năng suất mật của giống ong thuần Đồng Văn cao hơn năng suất mật của giống ong nội thuần Hà Tây là hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu của Phạm Hồng Thái (2008), Kuang và Ken (1996).


Bảng 1.  Số lượng nhộng trung bình của các tổ hợp lai và giống thuần


(Đơn vị tính: trứng/ngày đêm)


		               Tổ hợp lai hoặc                Số lượng trứng TB                           (%) so với đối chứng giống thuần



		CT 1 (DY)                        677b  ± 54                                          116,71


CT 2 (DH)                        655b  ± 37                                          112,86


CT 3 (D )                          623ab ± 74                                          107,39


CT 4 (H)                           580a  ± 21                                          100,00


Ftn                                                               3,326


CV (%)                                                         8,140


LSD (05)                                                    71,117





          Ghi chú: a,b  và ab là các giá trị sai khác có ý nghĩa (P <0,05)


Bảng 2. Năng suất mật của các tổ hợp lai và giống thuần


		      Tổ hợp lai,                                       Năng suất mật                                      Tỷ lệ (%) 
     Giống thuần                                           (Kg/đàn)                                          so với đối chứng



		      CT 1 (DY)                                        5,59a   ± 1,17                                          145,95


      CT 2 (DH)                                        4,59ab  ± 0,96                                          119,84


      CT 3 (D )                                          4,61ab  ± 0,77                                          120,37


      CT 4 (H)                                           3,83b   ± 0,60                                          100,00


Ftn                                                                     3,24* 


CV (%)                                                             19,30 


LSD 05                                                               1,16
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Hình 4. Năng suất mật của các tổ hợp lai và giống thuần


4. KẾT LUẬN

Những kết quả bước đầu thu được khi nghiên cứu về một số đặc điểm sinh học của tổ hợp lai giữa ong giống ong Đồng Văn với giống ong Hà Tây và Yên Bái cho thấy các tổ hợp lai đều có sức đẻ trứng và năng suất mật cao hơn so với đối chứng. Năng suất mật, vượt đối chứng từ 19,84% - 45,95%. 
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